
 

Giáo sư Đặng Xuân Kỳ  
(1931 - 2010) 

Lại văn toàn(*) 

Lời Toà soạn. GS. Đặng Xuân Kỳ sinh 
ngày 2/9/1931 tại huyện Xuân Trường, 
tỉnh Nam Định, là con trai trưởng của cố 
Tổng bí thư Trường Chinh (Đặng Xuân 
Khu). Ông từng là sỹ quan quân đội nhân 
dân Việt Nam, phục vụ trong binh chủng 
pháo binh, là một trong số những người 
tham gia xây dựng những đơn vị hải quân 
đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 1960 đến 
năm 1965, ông học tại khoa Triết học, 
Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov 
(Moskva, Liên Xô cũ). 

GS. Đặng Xuân Kỳ giữ nhiều chức vụ 
quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà 
nước như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI và VII), 
Phó Viện trưởng Viện Triết học, Phó Viện trưởng Viện bảo tàng Hồ Chí 
Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ 
tịch rồi Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm 
kỳ I (1995-2000) và nhiệm kỳ II (2001-2005). 

Tuy đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, bộn bề với những công 
việc lãnh đạo, quản lý nhưng GS. Đặng Xuân Kỳ vẫn hết lòng với khoa 
học: Ông là tác giả, đồng tác giả, tổng chủ biên, chủ biên, đồng chủ biên 
nhiều công trình khoa học, trong đó có nhiều cuốn sách nghiên cứu về 
Hồ Chí Minh. GS. Đặng Xuân Kỳ là Uỷ viên Hội đồng xuất bản, Uỷ 
viên Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo bộ Hồ Chí Minh 12 tập xuất bản 
lần thứ hai; là tác giả cuốn Phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng Hồ 
Chí Minh, Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; là Tổng biên tập bộ 
sách 10 tập Hồ Chí Minh- biên niên tiểu sử; là chủ biên và đồng tác giả 
những cuốn như: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp và 
phong cách Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh về phát triển văn hoá và con 
người...; là đồng tác giả những cuốn như  Tư tưởng Hồ Chí Minh và con 
đường cách mạng Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc 
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và chủ nghĩa xã hội, Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay, Về công 
tác lý luận trong giai đoạn hiện nay... 

Sự ra đi của GS. Đặng Xuân Kỳ đã để lại trong lòng bạn bè, đồng 
nghiệp niềm tiếc thương sâu sắc. Để ghi nhớ công lao của ông đối với sự 
nghiệp cách mạng cũng như với nền khoa học nước nhà, Tạp chí Thông 
tin Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết xúc 
động của GS.TS. Lại Văn Toàn, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin 
Khoa học xã hội. 

 
 

Đã từ rất lâu rồi tôi quen gọi GS. 
Đặng Xuân Kỳ là Anh. Tôi biết Anh từ 
thuở chúng tôi học đại học triết học ở 
Moskva. Anh là một đảng viên và từng 
là sĩ quan quân đội. Anh được giao phụ 
trách công tác đoàn thanh niên (là Bí 
thư đoàn trường Lomonosov và là Uỷ 
viên Ban chấp hành thành đoàn 
Moskva). Anh hơn bọn trẻ vừa tốt 
nghiệp “phổ thông” chúng tôi đến ngót 
cả chục tuổi ấy vậy mà ứng xử với chúng 
tôi gần gũi và thân tình cứ như là bạn 
bè cùng lứa tuổi. Đức tính này Anh vẫn 
còn giữ được ngay cả khi Anh đã ở 
cương vị thủ trưởng một cơ quan nghiên 
cưu khoa học lớn tầm cỡ quốc gia. Tôi 
mến Anh ngay từ ngày đầu trước hết là 
ở đức tính này. 

Sau ngày về nước chúng tôi công tác 
tại những cơ quan khoa học khác nhau, 
trên những cương vị công tác cao thấp 
khác nhau. Anh về Viện Triết học vừa 
mới thành lập được mấy năm. Năm 
1981 Anh thôi giữ chức Phó Viện trưởng 
Viện Triết học để nhận nhiệm vụ mới - 
làm Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, có điều kiện đi sâu nghiên 
cứu khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
trở thành một nhà Hồ Chí Minh học “đã 
góp phần quan trọng vào việc xây dựng 
ngành Hồ Chí Minh học ở nước ta”. Còn 
tôi về giảng dạy triết học ở một vài 
trường tại Hà Nội rồi chuyển sang công 

tác nghiên cứu và quản lý hoạt động 
thông tin khoa học. Do vậy chúng tôi có 
nhiều dịp gặp nhau: Khi thì tại các buổi 
toạ đàm hội thảo khoa học, khi thì Anh 
ghé đến cơ quan tôi, khi thì vợ chồng tôi 
đến thăm vợ chồng Anh tại nhà riêng 
(chị Huấn - vợ Anh - đã nhiều năm bị 
bệnh nặng không đi lại được). 

Một lần tôi sửng sốt thấy Anh đến 
cơ quan tôi không phải bằng xe ô tô 
dành cho thủ trưởng cấp bộ hay tổ chức 
khoa học lớn cấp quốc gia mà đi xe gắn 
máy loại thường. Thấy tôi ngạc nhiên, 
Anh giải thích là để ngồi với nhau được 
lâu hơn và thoải mái hơn trong câu 
chuyện. Anh đến cơ quan tôi vì nhiều lẽ, 
ngoài tình bạn bè cùng học ngày xưa, 
còn vì cơ quan tôi có nhiều tài liệu sách 
báo trong nước và nước ngoài về khoa 
học xã hội và nhân văn, là một đầu mối 
cung cấp thông tin cho các cơ quan, các 
đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước ta, nên từ lâu đã trở thành điểm 
đến quen thuộc của nhiều nhà khoa học, 
Anh là một trong số đó. Nhân đây tôi 
muốn nhắc đến một cử chỉ ứng xử đẹp 
rất văn hoá của Anh: Anh thuộc số 
không nhiều người hàng năm vào dịp cơ 
quan tôi tổng kết công tác hay đón năm 
mới, Anh gửi thư đến chúc mừng anh 
chị em cán bộ viên chức chúng tôi, cảm 
ơn vì nhờ có sự giúp đỡ của cơ quan 
chúng tôi mà trong năm Anh đã có thêm 
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nhiều tài liệu có ích cho công tác nghiên 
cứu, Anh cũng không quên nhận xét là 
nhiều tài liệu quí được xử lý rất công 
phu, nhiều bản dịch có chất lượng tốt. 
(Anh dùng được 3 ngoại ngữ là Nga, 
Hoa và Pháp). 

Tôi còn nhớ có lần Anh đến cơ quan 
tôi về một số tài liệu gốc liên quan đến 
vấn đề Anh đang quan tâm. Xong việc, 
Anh hỏi tôi hồi này đang làm gì. Tôi cho 
Anh biết là tôi và anh Phạm Nguyên 
Long đang chuẩn bị tư liệu nghiên cứu 
cho một vấn đề mà theo chúng tôi là 
xuyên suốt di sản tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đó là vấn đề tự do. Vừa nghe tôi 
trình bày vừa theo dõi bản đề cương tôi 
chuyển cho Anh, Anh đưa ra một số 
nhận xét ngắn gọn mà theo tôi có phần 
động viên, khích lệ. Đại ý là rất hoan 
nghênh “các bạn” (Anh hay gọi bọn tôi 
như vậy), “các bạn” đã cảm nhận được 
đây là một vấn đề lớn, coi như là vấn đề 
mà “các bạn” là những người có công 
phát hiện. Tuy vậy không nên và không 
thể giữ nguyên tiêu đề “Vấn đề tự do...”. 
Bởi lẽ Bác quan tâm đến tự do không 
như một quan niệm lý luận về tự do; 
cần tiếp cận vấn đề tự do từ rất nhiều 
phương diện. “Tự do” từ lâu đã được cả 
thế giới phương Tây cũng như phương 
Đông bàn luận; điều cốt yếu là tập 
trung làm rõ ý nghĩa và giá trị đích thực 
của tự do trong mối quan hệ với độc lập 
dân tộc như đề cương nêu thành một 
mục; chúng ta không bao giờ được quên 
rằng các lý thuyết Đông Tây kim cổ và 
lý luận khoa học Marx – Lenin bao giờ 
cũng được Bác tiếp nhận, cụ thể hoá, áp 
dụng vào việc giải quyết các vấn đề của 
cách mạng nước ta, trong đó có vấn đề 
độc lập dân tộc. Thành thử Tự do và 

Độc lập mới là vấn đề xuyên suốt di sản 
tư tưởng Hồ Chí Minh và trên thực tế, 
đây là vấn đề Bác đã theo đuổi suốt cả 
đời mình.  

Một lần Anh gọi điện bảo tôi đến 
nhà Anh chơi có việc. Biết là chuyện 
công việc nên lần này tôi đến Anh mà 
không đưa vợ tôi cùng đi như một số lần 
trước. Đến nơi tôi thấy Anh đang làm 
việc hay giao công việc gì đó cho một cán 
bộ còn trẻ. Anh giới thiệu đây là một 
cán bộ đã được đào tạo cơ bản, cần được 
bồi dưỡng và chỉ dẫn càng sớm càng tốt 
về những bước đi cần thiết trong nghiên 
cứu khoa học. Đối với tôi đây là một 
trong những buổi khó quên. Hôm đó 
chúng tôi trao đổi khá thoải mái (như 
thể ngày nào còn học tập với nhau ở 
Moskva) tập trung chủ yếu vào vấn đề 
vai trò, ý nghĩa của phương pháp luận 
trong nghiên cứu khoa học, liên quan 
mật thiết đến phương pháp tiếp cận, 
cách nhìn nhận và lựa chọn phương 
pháp thích hợp giải quyết nhiệm vụ 
khoa học đặt ra. Bẵng đi một thời gian 
dài, tôi được Anh gửi cho cuốn “Phương 
pháp luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh” qua chính người cán bộ hồi nào 
đã tham dự buổi làm việc tại nhà Anh. 
Giờ đây, suy ngẫm lại tôi hiểu ra rằng 
Anh quan tâm nhường nào đến công 
việc bồi dưỡng, dìu dắt cán bộ nghiên 
cứu trẻ, giao việc cho họ và tin rằng họ 
sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trung tuần tháng 5/2010 tôi vào 
chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị, ở 
cùng tầng với Anh. Ngay sau khi làm 
xong các thủ tục nhập viện, mặc bộ đồ 
bệnh nhân, tôi đến thăm Anh ngay. Anh 
ngạc nhiên hỏi tôi đau gì... Tôi thấy Anh 
đã sút cân rõ rệt so với lần trước tôi vào 
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thăm, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, đôi 
mắt vẫn còn tinh nhanh. Anh ngồi nói 
chuyện với tôi vui vẻ như thể rồi bệnh 
tật sẽ qua đi. Qua mấy tuần lễ gần gũi, 
tiếp xúc với Anh tại bệnh viện không 
bao lâu trước ngày trái tim Anh ngừng 
đập, tôi biết Anh có nhiều trăn trở vì 
còn nhiều việc Anh dự định làm mà 
chưa kịp làm. Trong những lần trò 
chuyện với Anh như vậy tôi cố lái Anh 
sang những chuyện vui. Anh cho biết 
Anh bị sút mất hơn 10 kg, và muốn 
được về nhà ít ngày để thay đổi môi 
trường, vui vẻ cùng các con, các cháu rồi 
lại vào tiếp tục điều trị. Nhưng bác sĩ 
điều trị đã không đáp ứng nguyện vọng 
của Anh. Chắc là bệnh tình của Anh đã 
chuyển biến theo chiều xấu đi.  

Ngày 1/6/2010 trước khi ra viện, tôi 
vào cạnh giường Anh. Tôi thấy Anh đã 
mệt đi rõ rệt, bắt đầu phải thở ôxy. 
Nhìn Anh, tôi không sao giữ nổi xúc 
động. Một con người ưa hoạt động, tính 
tình rất vui như Anh mà giờ đây chịu 
bất lực trước bệnh tật. Tôi không cầm 
được nước mắt. Ngay khi đó người y tá 
vào truyền thuốc cho Anh, Anh còn hỏi 
tên thuốc truyền và nói “Thế thì tốt”. 
Anh vẫn tỏ ra còn tỉnh táo... Nắm tay 
Anh, tôi chỉ còn nói được câu: “Anh Kỳ 
ơi, nếu là gánh nặng chúng tôi sẵn sàng 
ghé vai gánh giúp Anh”. Trấn tĩnh lại, 

tôi báo Anh biết là tôi ra viện, Anh cố 
chịu đựng nhé. Anh nhìn tôi và nói 
“bạn” về trước với vợ con, các cháu và 
gia đình, rồi mình sẽ về sau.  

Biết Anh khó qua khỏi nhưng tôi 
không nghĩ Anh ra đi sớm đến như vậy. 
Vì thế khi nhận được bạn bè báo tin là 
Anh đã mất tại nhà riêng trưa ngày 
6/6/2010, tôi vẫn không tránh khỏi bàng 
hoàng. Khi đó tôi hiểu tại sao Anh nói 
rồi mình sẽ về sau. 

Anh Kỳ ơi, nay Anh đã yên giấc 
ngàn thu. Tôi nhớ Anh, càng nhớ Anh 
tôi càng giữ mãi những kỷ niệm đẹp về 
Anh, về tình cảm đằm thắm Anh dành 
cho bạn bè. Tôi đã hiểu nhiều hơn về 
Anh. Anh là một trí thức trung thực, 
ngay thẳng, nghiêm túc, luôn nhất quán 
trong suy nghĩ và hành động sáng tạo, 
đổi mới. Anh âm thầm, lặng lẽ và tận 
tụy làm việc, cống hiến mà không hề đòi 
hỏi. Anh trưởng thành và đi lên bằng 
chính trí tuệ và đôi chân khoẻ mạnh của 
bản thân mà không ỷ thế là con của một 
cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và 
Nhà nước ta. Anh trung thành với lý 
tưởng cách mạng, vững vàng tiếp bước 
theo thân phụ Anh trên con đường 
giành tự do và độc lập cho dân tộc, xây 
dựng và phát triển đất nước ta ngày 
càng phồn vinh, thịnh vượng. 

Nhớ Anh mãi mãi, Anh Kỳ ơi! 

 

 


